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	Bộ Thương mại

_____
	Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    _________________________

	   Sè: 1564 /Q§-BTM
	

	
	   Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2006


quyết định 

Về việc ban hành Quy định về quy trình xử lý công việc thuộc chức năng 
quản lý của Vụ Chính sách thị trường trong nước

                         Bộ trưởng bộ thương mại

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;
Căn cứ Quyết định số 1595/2004/QĐ-BTM ngày 02 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ, Thanh tra, Văn phòng Bộ;

Căn cứ Quyết định số 0983/2006/QĐ-BTM ngày 06 tháng 01 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Thương mại;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thị trường trong nước,

                                      Quyết định:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quy trình tác nghiệp và thời hạn xử lý công việc thuộc chức năng quản lý nhà nước của Vụ Chính sách thị trường trong nước, Bộ Thương mại.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Chính sách thị trường trong nước, Vụ Tổ chức - Cán bộ, cán bộ công chức Vụ Chính sách thị trường trong nước và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Các đơn vị thuộc CQ Bộ,

- Bộ trưởng ,

- Các Thứ trưởng,

- Lưu: VT, CSTTTN
	KT.BỘ trưởng 

 thứ trưởng

Nguyễn Thị Kim Ngân


	    Bộ Thương mại

               _____


	Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________




quy định 

Quy trình xử lý công việc thuộc chức năng quản lý của Vụ Chính sách Thị trường Trong nước

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-BTM 

ngày       tháng  09 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thương mại)
​​​___________

Chương I

Quy định chung

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy định này quy định về quy trình tác nghiệp, thời gian xử lý văn bản liên quan đến một số công việc chủ yếu thuộc chức năng quản lý nhà nước của Vụ Chính sách thị trường trong nước (Vụ CSTTTN);

2. Việc tiếp nhận, luân chuyển, xử lý và lưu trữ văn bản thuộc các lĩnh vực khác thực hiện theo Quyết định số 0292/2005/QĐ-BTM ngày 25/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Thương mại.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với tất cả cán bộ lãnh đạo, chuyên viên Vụ CSTTTN và các cá nhân, đơn vị có liên quan.

Điều 3. Mục tiêu của quy định

Tăng cường tính công khai, minh bạch và đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính nhằm thực hiện công vụ với chất lượng và hiệu quả ngày càng cao. 

Chương II

Quy trình TÁC NGHIỆP VÀ ThờI GIAN xử lý văn bản 
Điều 4. Qui trình và thời gian xét cấp Giấy phép kinh doanh thuốc lá 
1. Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 76/2001/ NĐ-CP ngày 22/10/2001 của Chính phủ về hoạt động sản xuất và kinh doanh thuốc lá.
          - Thông tư số 30/1999/TT-BTM ngày 09/9/1999 của Bộ Thương mại hướng dẫn kinh doanh mặt hàng thuốc lá điếu sản xuất trong nước thi hành Nghị định số 11/1999/NĐ-CP ngày 03/3/1999 của Chính phủ hướng dẫn Luật Thương mại về hàng hoá cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện; hàng hoá, dịch vụ thương mại hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện; các văn bản hướng dẫn cụ thể khác đối với từng đợt cấp Giấy phép kinh doanh thuốc lá (sau đây viết tắt là GPKDTL) của Bộ Thương mại.
Lưu ý: Chính phủ đang soạn thảo Nghị định thay thế Nghị định số 76/2001/NĐ-CP. Bộ Thương mại đang soạn thảo Thông tư hướng dẫn chi tiết Nghị định 59/2006/NĐ-CP về kinh doanh thuốc lá. Khi các văn bản pháp luật mới ban hành, có hiệu lực sẽ thay thế cho các Nghị định 76/2001/NĐ-CP, Thông tư 30/1999/TT-BTM nêu trên.

2. Cấp đổi theo định kỳ 3 năm/1 lần: 

Đối với thương nhân gửi hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, đúng thời gian và nội dung theo yêu cầu quy định tại các văn bản trên, sau khi hết thời hạn nhận hồ sơ Bộ Thương mại tập trung xét cấp GPKDTL trong vòng 10 ngày làm việc, gồm các bước:

	Nội dung các bước
	Thời gian xử lý

	Nghiên cứu hồ sơ bảo đảm tuân thủ các điều kiện quy định:
	Không quá 5 ngày

	Trình hồ sơ, đề xuất hướng xử lý lên Lãnh đạo Vụ
	Không quá 2 ngày

	Thảo tờ trình, Giấy phép kinh doanh thuốc lá
	Không quá 1 ngày

	Trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt làm thủ tục phát hành
	Không quá 2 ngày

	Trường hợp hồ sơ của thương nhân không đầy đủ, nội dung  không hợp lệ theo yêu cầu, thảo công văn, trình Lãnh đạo Vụ ký nêu rõ lý do chưa giải quyết trả lời cho thương nhân trong vòng:
	Không quá 3 ngày


3. Cấp mới, bổ sung và  điều chỉnh hàng năm:

- Việc cấp mới, bổ sung và điều chỉnh GPKDTL hàng năm tiến hành 2 đợt vào tháng 4 và tháng 10. Thương nhân có nhu cầu gửi hồ sơ trong thời hạn: từ ngày 01 đến ngày 30/4 (đợt đầu năm) và từ ngày 01 đến ngày 31/10 (đợt cuối năm).

- Quy trình tác nghiệp xét cấp GPKDTL như Mục 2 - Cấp đổi theo định kỳ.

Điều 5. Quy trình và thời gian giải quyết kiến nghị của Sở Thương mại

1. Quy trình xử lý chung

1.1 Tất cả kiến nghị của Sở Thương mại liên quan đến chức năng, nhiệm vụ  của Vụ CSTTTN đều gửi theo đường công văn qua Văn thư Bộ vào sổ và xử lý theo Quy chế của Bộ Thương mại. 

1.2  Các bước trong quy trình và thời gian xử lý công việc liên quan đến kiến nghị của Sở Thương mại:

	Nội dung các bước
	Thời gian xử lý

	Công văn khi đến Vụ CSTTN được vào Sổ văn thư của Vụ, lấy ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Vụ và chuyển tới chuyên viên xử lý.
	Không quá 1 ngày

	Chuyên viên nghiên cứu và dự thảo văn bản trả lời vấn đề trong thẩm quyền của Vụ CSTTN 
	Không quá 2 ngày

	Chuyên viên nghiên cứu và dự thảo văn bản trả lời vấn đề có sự tham gia của các đơn vị trong Bộ 
	Không quá 5 ngày

	Chuyên viên nghiên cứu và dự thảo văn bản trả lời vấn đề có sự tham gia của các bộ, ngành khác 
	Không quá 9 ngày

	Văn bản (dự thảo) trình và thông qua Lãnh đạo Vụ
	Không quá 1 ngày

	Văn bản (dự thảo) trình Lãnh đạo Bộ xem xét và ký văn bản
	Không quá 2 ngày


2. Qui trình và thời gian giải quyết kiến nghị của Sở Thương mại liên quan đến các dự án xây dựng chợ và đề nghị vốn hỗ trợ đầu tư.
2.1. Kiến nghị của Sở Thương mại về việc xây dựng chợ đầu mối nông sản (cấp vùng) và đề nghị hỗ trợ vốn đầu tư, nếu không được lãnh đạo Bộ Thương mại chấp thuận về địa điểm xây dựng chợ thì thời gian giải quyết không quá 6 ngày.

2.2. Kiến nghị của Sở Thương mại về việc xây dựng chợ đầu mối nông sản (cấp vùng) và đề nghị hỗ trợ vốn đầu tư, nếu được lãnh  đạo Bộ Thương mại chấp thuận về địa điểm xây dựng chợ, lãnh đạo Vụ CSTTTN giao trách nhiệm cho chuyên viên theo dõi:

a. Soạn thảo văn bản thông qua lãnh đạo Vụ, trình lãnh đạo Bộ xem xét ký công văn gửi UBND tỉnh để thống nhất về chủ trương phối hợp và hướng dẫn Sở Thương mại về thủ tục lập dự án khả thi theo qui định hiện hành của Nhà nước và đúng chỉ đạo của lãnh đạo Bộ về kết cấu và qui mô của chợ. Thời gian xử lý không quá 7 ngày. 

b. Đối với các hồ sơ dự án xây dựng chợ đã được UBND tỉnh phê duyệt và có công văn đề nghị hỗ trợ vốn đầu tư, chuyên viên được phân công   nghiên cứu hồ sơ, soạn thảo văn bản thông qua lãnh đạo Vụ, trình lãnh đạo Bộ xem xét, ký công văn đề nghị  Bộ Kế hoạch và Đầu tư  về mức vốn hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng của chợ. Thời gian xử lý không quá 8 ngày.

c. Đối với các hồ sơ dự án xây dựng chợ chưa được UBND tỉnh phê duyệt, chuyên viên được phân công soạn thảo văn bản hướng dẫn Sở Thương mại hoàn thành thủ tục. Vụ trưởng Vụ CSTTTN ký công văn này. Thời gian xử lý không quá 6 ngày. 

2.3. Đối với các văn bản của Sở Thương mại (có hay không có dự án kèm theo) đề nghị hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng các loại chợ khác (cấp tỉnh), chuyên viên được phân công theo dõi có trách nhiệm nghiên cứu, tổng hợp thành danh sách chung và soạn thảo công văn để gửi danh sách chung đó đến Vụ Thương mại- Dịch vụ (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cân đối, xây dựng kế hoạch, trình lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư  xem xét, phân bổ vốn hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ. Vụ trưởng Vụ CSTTTN có trách nhiệm ký công văn này. Thời gian xử lý không quá 11 ngày (vào tháng 8 hàng năm).
          2.4 Hàng năm, sau khi có Quyết định phân bổ vốn hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Danh sách các tỉnh và mức vốn hỗ trợ   của từng tỉnh được thông báo trên mạng MOT.Net của Bộ Thương mại.

3. Giải quyết những kiến nghị khác của Sở Thương mại
3.1. Kiến nghị của các Sở Thương mại nhằm giải thích, làm rõ những qui định trong các văn bản qui phạm pháp luật hoặc cơ chế, chính sách  đối với thương mại nội địa, Vụ CSTTTN có trách nhiệm trả lời nhưng không phải tham khảo ý kiến của các cơ quan khác trong Bộ thì thời gian giải quyết không quá 6 ngày. 

3.2. Kiến nghị của Sở Thương mại là những vấn đề đã được qui định trong các văn bản hiện hành, thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ; Vụ có trách nhiệm trả lời nhưng có liên quan đến các đơn vị khác trong khối cơ quan Bộ thì thời gian giải quyết không quá 9 ngày.

3.3. Kiến nghị của Sở Thương mại là những vấn đề mới phát sinh nhưng chưa có trong các qui định hiện hành của Nhà nước hoặc liên quan đến thẩm quyền giải quyêt của các bộ, ngành khác. Thời gian giải quyết không quá 13 ngày.
a. Đối với đề nghị của Sở Thương mại mang tính hướng dẫn, tư vấn, giải đáp về cơ chế, chính sách liên quan đến thị trường và thương mại nội địa, là những vấn đề đã có qui định trong các văn bản hiện hành của Nhà nước nhưng không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ, đòi hỏi thời gian sưu tầm, nghiên cứu tài liệu, cần sự phối hợp, trao đổi với các Bộ, ngành liên quan. Thời gian giải quyết không quá 12 ngày. 

b. Kiến  nghị của Sở Thương mại phát sinh từ thực tiễn của hoạt động thương mại nhưng chưa có trong các qui định hiện hành của Nhà nước, thời gian giải quyết tuỳ thuộc nội dung và mức độ phức tạp của từng kiến nghị, số lượng cơ quan có liên quan và thẩm quyền xử lý của từng cơ quan… nhưng  không quá 13 ngày. 

3.4. Đề nghị góp ý đối với các đề án, dự án khác của Sở Thương mại nhưng thẩm quyền phê duyệt thuộc UBND tỉnh như đề án phát triển thị trường nội địa, dự án về qui hoạch tổng thể phát triển thương mại, qui hoạch phát triển mạng lưới chợ, trung tâm thương mại, siêu thị; qui hoạch mạng lưới bán lẻ xăng dầu, dự án báo cáo khả thi…chuyên viên được giao nhiệm vụ chủ trì phải chủ động bàn bạc với các chuyên viên khác trong Vụ theo dõi địa phương, đồng thời trao đổi với Vụ Kế hoạch và Đầu tư, Vụ Thương mại  miền núi và Mậu dịch biên giới và các Vụ khác có liên  quan để soạn thảo văn bản góp ý. Thời gian giải quyết không quá 13 ngày.
3.5. Kiến nghị của Sở Thương mại do cơ quan khác trong Bộ chịu trách nhiệm trả lời, Vụ CSTTTN chỉ phối hợp giải quyết: sau khi nhận được văn bản của cơ quan chủ trì đề nghị góp ý với dự thảo văn bản, đề án, dự án hoặc phối hợp xử lý những kiến nghị của Sở Thương mại…, lãnh đạo Vụ phân công chuyên viên theo dõi lĩnh vực, địa bàn (tuỳ theo tính chất và nội dung kiến nghị, có thể phối hợp với các chuyên viên khác trong Vụ) đề xuất hướng giải quyết bằng văn bản. Thời gian giải quyết theo yêu cầu của cơ quan chủ trì.  

3.6. Kiến nghị của  Sở Thương mại về cung cấp tài liệu, bản sao văn bản qui phạm pháp luật: 

a. Nếu tài liệu, văn bản ngắn, gọn và là nhu cầu bức xúc của Sở,  văn thư Vụ cung cấp ngay cho Sở qua máy Fax của Vụ, của Bộ hoặc gửi qua email…

b. Các tài liệu khác (nhiều nội dung hoặc phải sưu tầm) thời gian đáp ứng đề nghị của Sở Thương mại không quá 6 ngày.

Chương III

Tổ chức thực hiện và xử lý vi phạm

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Vụ trưởng Vụ Chính sách thị trường trong nước chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra thực hiện Quy định này.

2. Chánh Văn phòng Bộ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Văn phòng tạo  điều kiện thuận lợi để Vụ Chính sách thị trường trong nước thực hiện tốt Quy định này.

Điều 7. Xử lý vi phạm

Lãnh đạo, chuyên viên Vụ Chính sách thị trường trong nước và các đơn vị, cá nhân liên quan vi phạm  Quy định này thì  tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định hiện hành./.

	
	      KT. bộ tRƯởng
        Thứ trưởng
     Nguyễn Thị Kim Ngân
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